Hướng dẫn nội dung phương pháp lập 

và sử dụng các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi BHXH

(Phụ lục kèm theo Quyết  định số    /QĐ-BHXH ngày   tháng   năm 2007 

Về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH  bắt buộc 

của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam)
__________________
I. mẫu biểu nghiệp vụ

1. Mẫu số 1a- CBH: Dự toán chi BHXH năm …. do NSNN đảm bảo 

a) Mục đích: Xác định kế hoạch chi trả các chế độ BHXH từ nguồn NSNN để làm căn cứ cấp nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng hưởng BHXH hàng năm.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, huyện.

c) Phương pháp lập: Dự toán được lập theo năm.

* Đối với BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh theo thời gian quy định.

* Đối với BHXH tỉnh lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH Việt Nam theo thời gian quy định.

- Cột A: ghi số thứ tự theo quy định.

- Cột B: ghi chi tiết các loại chế độ.

- Cột 1: Ước số người bình quân của các loại chế độ BHXH. Riêng các chế độ trợ cấp BHXH một lần ghi ước tổng số người chi trong năm.

- Cột 2: Ước tổng số tiền chi của các loại chế độ BHXH trong năm.

- Cột 3: Ước mức chi bình quân của các loại chế độ BHXH hàng tháng trong năm. Đối với các loại trợ cấp một lần ghi mức chi bình quân một người trong năm. (Cột 3 = cột 2: cột 1)

- Cột 4: Dự kiến số người hưởng BHXH tăng trong năm.

- Cột 5: Dự kiến số người hưởng BHXH giảm trong năm.

- Cột 6: Dự kiến số người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; số người hưởng trợ cấp BHXH một lần trong năm.

- Cột 7: Dự kiến mức chi trả bình quân một người hàng tháng của từng loại chế độ BHXH trong năm. Các loại chế độ BHXH một lần ghi mức chi trả bình quân một người trong năm.

- Cột 8: Dự kiến tổng số tiền chi trả cho đối tượng hưởng trợ cấp BHXH trong năm.
2. Mẫu số 1b-CBH: Dự toán chi BHXH năm …. do quỹ BHXH đảm bảo

a) Mục đích: Xác định kế hoạch chi các chế độ BHXH từ nguồn Quỹ BHXH đảm bảo để làm căn cứ cấp nguồn kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ BHXH.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, huyện

c) Phương pháp lập: Dự toán được lập theo năm.

* Đối với BHXH huyện lập 02 bản:  01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh theo thời gian quy định.
* Đối với BHXH tỉnh lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH Việt Nam theo thời gian quy định.
- Cột A: ghi số thứ tự.

- Cột B: ghi chi tiết các loại chế độ, theo từng quỹ thành phần

- Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: ghi như biểu 1a-CBH.

3. Mẫu số 2-CBH: Tổng hợp danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Xác định tổng số người và số tiền phải trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của từng BHXH huyện.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện.

c) Phương pháp lập: BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 02 bản theo tháng; theo từng nguồn kinh phí chi BHXH; theo từng BHXH huyện và chuyển 01 bản cho phòng KHTC, 01 bản cho BHXH huyện.
-  Cột A: Ghi theo thứ tự số tự nhiên.

-  Cột B: Ghi theo loại chế độ (nguồn NSNN đảm bảo lần lượt theo thứ tự: hưu quân đội, hưu công nhân viên chức, Công nhân cao su, Mất sức lao động, Trợ cấp 91, Trợ cấp TNLĐ-BNN, trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN, trợ cấp tuất ĐSCB, trợ cấp tuất ĐSND; nguồn quỹ BHXH đảm bảo lần lượt theo thứ tự: hưu quân đội, hưu công nhân viên chức, trợ cấp cán bộ xã, trợ cấp tuất ĐSCB, trợ cấp tuất ĐSND, trợ cấp TNLĐ-BNN, trợ cấp phục vụ TNLĐ-BNN) và theo phương thức chi (bằng tiền mặt, chi qua tài khoản thẻ ATM).

- Cột 1 đến cột 3: Căn cứ Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số C72a-HD) để ghi.

- Cột 4: Căn cứ Danh sách truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (mẫu số C72b-HD) để ghi. 

Đối với những đơn vị chưa thực hiện chi qua tài khoản thẻ ATM thì không in các dòng “Chi qua TK thẻ ATM”.

4. Mẫu số 3a-CBH: Báo cáo tăng, giảm chi BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo

a) Mục đích: Dùng để theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng và số tiền hưởng BHXH hàng tháng do NSNN đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh.

c) Phương pháp lập: Hàng tháng, căn cứ dữ liệu đã lập Danh sách chi trả hàng tháng, BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 03 bản: 01 bản lưu; 02 bản chuyển phòng KHTC theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra: 01 bản lưu và 1 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi loại chế độ.

- Cột 1, 2: Ghi đối tượng tăng mới.

- Cột 3, 4: Ghi đối tượng ngoài tỉnh chuyển đến.

- Cột 5, 6: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả nay tiếp tục hưởng lại trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH; đối tượng tạm dừng được hưởng tiếp,…).

- Cột 7: Ghi số tiền tăng do điều chỉnh (căn cứ  mẫu số C72b-HD, C72c-HD).

- Cột 8 = cột 1 + cột 3 + cột 5.

- Cột 9= cột 2 + cột 4 + cột 6 + cột 7.

- Cột 10, 11: Ghi đối tượng hết hạn hưởng (gồm đối tượng mất sức lao động; đối tượng tuất hàng tháng trên 18 tuổi; đối tượng có quyết định thôi hưởng chế độ BHXH).

- Cột 12, 13, 14, 15: Ghi đối tượng chết, giảm đi ngoài tỉnh.

- Cột 16, 17: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH; đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH và đối tượng tuất hàng tháng từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là học sinh không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học)
- Cột 18: Ghi số tiền giảm do điều chỉnh (căn cứ  mẫu số 12-CBH).
- Cột 19 = cột 10 + cột 12 + cột 14 + cột 16

- Cột 20 = cột 11+ cột 13 +cột 15 + cột 17 + cột 18.
5. Mẫu số 3b-CBH: Báo cáo tăng, giảm chi BHXH hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo

a) Mục đích: Dùng để theo dõi biến động tăng, giảm đối tượng và số tiền hưởng hàng tháng do quỹ BHXH đảm bảo trên địa bàn tỉnh.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh.

c) Phương pháp lập: Hàng tháng, căn cứ dữ liệu đã lập Danh sách chi trả hàng tháng, BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 03 bản: 01 bản lưu; 02 bản chuyển phòng KHTC theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra: 01 bản lưu và 1 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi loại chế độ.

- Cột 1, 2: ghi đối tượng tăng do duyệt mới (bao gồm cả những đối tượng duyệt mới ở các tỉnh khác chuyển đến, tại đó chưa đưa vào danh sách chi trả hàng tháng).

- Cột 3, 4: Ghi đối tượng tỉnh khác chuyển đến (không gồm những đối tượng duyệt mới ở các tỉnh khác chuyển đến, tại đó chưa vào danh sách chi trả hàng tháng - đã tổng hợp ở cột 1, 2).

- Cột 5, 6: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả nay tiếp tục hưởng trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng tạm dừng được hưởng tiếp; …).

- Cột 7: Ghi số tiền tăng do điều chỉnh (căn cứ  mẫu số C72b-HD, C72c-HD).

- Cột 8= cột 1 + cột 3 + cột 5.

- Cột 9= cột 2 + cột 4 + cột 6 + cột 7.

- Cột 10, 11: Ghi đối tượng hết hạn hưởng (gồm đối tượng tuất hàng tháng trên 18 tuổi; đối tượng có quyết định thôi hưởng chế độ BHXH).

- Cột 12, 13, 14, 15: Ghi đối tượng chết, giảm đi tỉnh khác.

- Cột 16, 17: Ghi những đối tượng đã đưa ra khỏi danh sách chi trả trong tháng (gồm đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng  có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH và đối tượng tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi là học sinh không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học)
- Cột 18: Ghi số tiền giảm do điều chỉnh (căn cứ  mẫu số 12-CBH).

- Cột 19 = cột 10 + cột 12 + cột 14 + cột 16

- Cột 20 = cột 11+ cột 13 +cột 15 + cột 17 + cột 18.

6. Mẫu số 4a-CBH: Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH do NSNN đảm bảo

a) Mục đích: Dùng để tổng hợp tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH do Ngân sách Nhà nước đảm bảo trong tháng.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện

c) Phương pháp lập

* Đối với BHXH huyện: 

Hàng tháng, BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH tỉnh. 

- Cột A: ghi số thứ tự theo số tự nhiên.

Phần I: Chế độ BHXH hàng tháng

- Cột B: Ghi loại chế độ BHXH

- Cột 1, 2: Ghi số người, số tiền hàng tháng căn cứ Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (cột 1, 2 mẫu số 2-CBH).

- Cột 3: Ghi số tiền các tháng trước đối tượng chưa lĩnh. Căn cứ để ghi là cột 3 mẫu số 2-CBH và cột 4 của mẫu số 6-CBH.

- Cột 4: Ghi số tiền truy lĩnh của các đối tượng hưởng hàng tháng căn cứ Danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH (cột 4 mẫu số 2-CBH)

- Cột 5 = cột 2 + cột 3 + cột 4

- Cột 6, 7: Ghi số người, số tiền thực trả trong tháng theo từng loại chế độ căn cứ Sổ chi tiết chi lương hưu và trợ cấp  BHXH (mẫu số S82-BH). (Cột số người chỉ ghi số người có tên trên Danh sách chi trả C72a-HD)
- Cột 8, 9: Lũy kế số tiền thực trả của từng loại chế độ từ đầu quý, đầu năm đến tháng báo cáo.

- Cột 10, 11: Ghi số người, số tiền chưa trả cuối tháng (tương ứng với số người, số tiền chưa nhận trên mẫu số 8a-CBH), cột 10 = cột 1 - cột 6, cột 11 = cột 5 - cột 7.

Phần II: Chế độ BHXH 1 lần

- Cột B: Ghi loại trợ cấp BHXH 1 lần

- Cột 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11: Không phải ghi.

- Cột 6, 7: Ghi số người, số tiền thực trả trong tháng (căn cứ sổ chi tiết chi lương hưu, trợ cấp BHXH mẫu số S82-BH).

- Cột 8, 9: Lũy kế số tiền thực trả từ đầu năm, đầu quý đến tháng báo cáo.

* Đối với BHXH tỉnh: BHXH tỉnh lập theo tháng căn cứ vào dòng cộng chân các cột trên sổ tổng hợp chi lương hưu và trợ cấp BHXH (mẫu số S83-BH) để vào các dòng theo từng loại đối tượng. Báo cáo 4a-CBH được lập thành 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.
7. Mẫu số 4b-CBH: Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do quỹ BHXH đảm bảo

a) Mục đích: Dùng để tổng hợp tình hình chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH do quỹ BHXH đảm bảo trong tháng (không bao gồm chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản).

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện

c) Phương pháp lập:

Căn cứ sổ mẫu số S81-BH và lập tương tự như mẫu 4a-CBH.
8. Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Dùng để tổng hợp số tiền phải đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng được hưởng BHYT trên địa bàn BHXH tỉnh quản lý.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh

c) Phương pháp lập:

Hàng tháng, BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập 03 bản: 01 bản lưu; 02 bản chuyển phòng KHTC theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra: 01 bản lưu, 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi loại đối tượng theo từng nguồn kinh phí.

- Cột 1, 2: Ghi số người, số tiền đang hưởng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng được hưởng BHYT căn cứ Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 72a-HD).

- Cột 3: Ghi số tiền phụ cấp khu vực của đối tượng được hưởng BHYT theo lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Cột 4: Ghi số tiền phải đóng BHYT trong tháng tính bằng 3% tổng số tiền lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Cột 4 = (cột 2 - cột 3) x 3%. 

- Cột 5: Ghi số người phải đóng BHYT theo mức lương tối thiểu, bao gồm: công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng BHXH hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp BHXH theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ Tướng Chính Phủ, cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính Phủ, người đang hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN hàng tháng không thuộc diện tham gia BHYT khác.

- Cột 6: Ghi tổng số tiền phải đóng BHYT theo mức lương tối thiểu. 

Cột 6 = cột 5 x Mức lương tối thiểu x 3%.

- Cột 7 : Ghi tổng số tiền phải đóng BHYT trong tháng.  Cột 7 = cột 4 + cột 6. 

- Cột 8 : Ghi luỹ kế số tiền phải đóng BHYT của từng loại đối tượng từ đầu quý đến cuối tháng báo cáo.

- Cột 9: Ghi luỹ kế số tiền phải đóng BHYT của từng loại đối tượng từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo.

9. Mẫu số 6-CBH: Tổng hợp chi truy lĩnh chế độ BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Dùng để tổng hợp thanh toán số tiền chậm nhận hàng tháng mà cơ quan BHXH đã chi trả (mẫu số 16-CBH) cho những đối tượng không có tên trên Danh sách chi trả của tháng C72a-HD (hoặc C72c-HD), bao gồm:

- Đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH đã dừng in Danh sách chi trả, có giấy đề nghị. 

- Đối tượng tăng mới, đối tượng từ tỉnh khác chuyển đến có nhu cầu lĩnh số tiền chế độ BHXH hàng tháng chưa nhận tại cơ quan BHXH.

- Đối tượng chết, hết hạn hưởng nhưng vẫn còn tiền chế độ BHXH hàng tháng chưa lĩnh.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập: Bảng tổng hợp thanh toán được lập thành 2 bản, 1 bản lưu, 1 bản gửi BHXH tỉnh cùng báo cáo quyết toán quý.

Hàng ngang: 

- Phần A: Theo dõi thanh toán cho những đối tượng hưởng tiếp tục in Danh sách chi trả tháng sau theo từng loại chế độ, từng đối tượng hưởng.

Dòng lũy kế từ đầu năm: ghi tổng số tiền đã chi từ đầu năm (cột 4).

- Phần B: Theo dõi thanh toán cho những đối tượng không in Danh sách chi trả tháng sau theo từng loại chế độ, từng đối tượng hưởng.

Dòng lũy kế từ đầu năm: ghi tổng số tiền đã chi từ đầu năm (cột 4).

Cột dọc: 

- Cột A, B: ghi số thứ tự, họ và tên đối tượng hưởng.

- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH.

- Cột 2: ghi địa chỉ.

- Cột 3: Nội dung thanh toán.

- Cột 4: Ghi số tiền đã thanh toán.

- Cột 5: Ghi chú (ghi rõ số tháng truy lĩnh, thời gian truy lĩnh).

10. Mẫu số 7-CBH: Tổng hợp quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động

a) Mục đích: Tổng hợp quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động, theo dõi chênh lệch thừa-thiếu của 2% số thu bảo hiểm xã hội giữ lại đơn vị SDLĐ, theo dõi thanh toán với đơn vị SDLĐ.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, huyện.

c) Phương pháp lập: 

Báo cáo được lập thành 2 bản: 1 bản gửi bộ phận thu, 1 bản lưu ở bộ phận kế toán.

Hàng ngang:

Ghi lần lượt tất cả các đơn vị , cơ quan đang đóng BHXH tại đơn vị theo 2 nhóm:

- Đơn vị thừa phải nộp cơ quan BHXH: các đơn vị SDLĐ có số kinh phí BHXH giữ lại > số quyết toán trong kỳ (Cột 3>cột 4).

- Đơn vị thiếu cơ quan BHXH phải trả: các đơn vị SDLĐ có số kinh phí BHXH giữ lại < số quyết toán trong kỳ (cột 3<cột 4).

Hàng dọc:
- Cột A, B, C : Ghi STT, tên đơn vị SDLĐ, mã đơn vị.
- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương đóng BHXH của đơn vị trong kỳ quyết toán.

- Cột 2: Ghi tổng số tiền BHXH phải đóng trong kỳ quyết toán (bao gồm cả số điều chỉnh số phải thu trong kỳ). 

- Cột 3: Ghi số kinh phí BHXH (2%) được giữ lại đơn vị theo quy định

Cột 3  = cột 2 x 2%.

Các chỉ tiêu từ cột 1 đến cột 3:  căn cứ Báo cáo thu BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu số 10-TBH) để ghi.

- Cột 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi tiền chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động đã được cơ quan BHXH xét duyệt trong kỳ. 

Cột 4 = cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8 + cột 9.

Các chỉ tiêu từ cột 4 đến cột 9: căn cứ sổ tổng hợp chi ốm đau, thai sản (mẫu S 80 b-BH), sổ chi tiết chi tai nạn lao động BNN (mẫu S81-BH) để ghi.

- Cột 10: Ghi chênh lệch thừa 2% số thu BHXH giữ lại đơn vị SDLĐ với số số chi được quyết toán ( cột 3 > cột 4, cột 11 không ghi).

- Cột 11: Ghi chênh lệch thiếu 2% số thu BHXH giữ lại đơn vị SDLĐ với số số chi được quyết toán ( cột 3 < cột 4, cột 10 không ghi).

- Cột 12: Ghi số kinh phí cấp kỳ trước chưa quyết toán (bằng cột 15 báo cáo quý trước).

- Cột 13: Ghi số kinh phí thiếu kỳ trước: (bằng cột 16 báo cáo quý trước) .

- Cột 14: Ghi số cấp trong kỳ.

- Cột 15: Ghi kinh phí cấp thừa chuyển kỳ sau (cột 12 + cột 14 > cột 11 + cột 13 ; cột 16 không ghi).

- Cột 16: Ghi số kinh phí thiếu cơ quan BHXH phải cấp tiếp (cột 12 + cột 14 < cột 11 + cột 13; cột 15 không ghi). 
11. Mẫu số 8a-CBH: Danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Báo cáo danh sách  và số tiền đối tượng chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập 

Hàng tháng, BHXH huyện lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh (phòng CĐCS) theo thời gian quy định.
- Cột A: Ghi số thứ tự 

+ Phần A: Ghi danh sách đối tượng chưa nhận lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng (căn cứ mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD), trong đó:

Mục I: Ghi danh sách đối tượng tiếp tục in danh sách chi trả tháng sau.

Mục II: Ghi danh sách đối tượng không in danh sách chi trả tháng sau .
+ Phần B: Ghi danh sách đối tượng chưa nhận truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH trong tháng (căn cứ mẫu số C72b-HD).

- Cột B : Ghi đối tượng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo loại chế độ.

- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.

- Cột 2: Ghi địa chỉ (theo địa chỉ trên mẫu số C72a-HD, C72b-HD).

- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng chưa nhận.

- Cột 4: Ghi chú (ghi rõ lý do của những đối tượng không in danh sách chi trả tháng sau).

12. Mẫu số 8b-CBH: Danh sách đối tượng chưa nhận trợ cấp BHXH một lần

a) Mục đích: Tổng hợp đối tượng còn chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần vào thời điểm cuối năm để theo dõi, quản lý và tiếp tục chi trả trong năm tiếp theo.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện.

c) Phương pháp lập: Cuối năm, BHXH tỉnh, huyện lập thành 02 bản theo nguồn kinh phí: 01 bản lưu tại tỉnh, huyện; 01 bản sử dụng để quản lý chi trả vào năm sau.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi đối tượng chưa nhận trợ cấp BHXH 1 lần theo loại chế độ.

- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.

- Cột 2: Ghi đợt, tháng, năm (theo Danh sách hưởng trợ cấp BHXH 1 lần mẫu số 21A-HSB, 21B-HSB).

- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng chưa nhận.

- Cột 4: Ghi chú.

13. Mẫu số 9a-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Dùng để báo danh sách đối tượng giảm hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

b) Phạm vi áp dụng: Đại diện chi trả xã, cán bộ BHXH chi trả trực tiếp.
c) Phương pháp lập: Đại diện chi trả xã lập theo tháng, theo từng nguồn kinh phí. Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu tại Đại diện chi trả xã, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định. 
- Cột A: Ghi số thứ tự.

* Đối với các Đại diện chi trả xã ký hợp đồng theo Mẫu số 15a-CBH: 

- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng theo từng loại chế độ (gồm: đối tượng chết, đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng chuyển tổ chi trả trong cùng xã).
- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.

- Cột 2: Ghi số tiền giảm hàng tháng của đối tượng.

- Cột 3: Ghi tháng, năm giảm chế độ BHXH của đối tượng.

- Cột 4: Ghi tháng cuối cùng, năm đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng.

- Cột 5: Ghi rõ lý do giảm (nếu là đối tượng chết phải ghi rõ ngày, tháng, năm chết; đối tượng chuyển tổ chi trả trong cùng xã phải ghi rõ tổ mới).
* Đối với các Đại diện chi trả xã ký hợp đồng theo Mẫu số 15c-CBH: 

- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng BHXH theo từng loại chế độ (gồm: đối tượng chết; đối tượng tạm dừng chi trả theo Điều 62 Luật BHXH).

- Cột 1: ghi số sổ.

- Cột 2 đến cột 4: Không phải ghi.

- Cột 5: Ghi lý do giảm.

* Đối với cán bộ BHXH chi trả trực tiếp không xác nhận của UBND xã.

14. Mẫu số 9b-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Dùng để báo danh sách đối tượng giảm hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, làm căn cứ để đưa ra khỏi danh sách chi trả. 

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện

c) Phương pháp lập: BHXH huyện lập theo tháng, theo từng nguồn kinh phí.

Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH tỉnh (phòng CĐCS) theo thời gian quy định.
- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng BHXH theo từng loại chế độ căn cứ mẫu số 9a-CBH của các Đại diện chi trả xã gửi đến và những đối tượng do BHXH huyện quản lý gồm: đối tượng chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (chuyển  xã, chuyển huyện khác, chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt sang lĩnh qua TK thẻ ATM và ngược lại); đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định và đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH.
- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.

- Cột 2: Ghi địa chỉ của đối tượng (căn cứ địa chỉ của đối tượng trong mẫu C72a-HD)

- Cột 3: Ghi số tiền giảm hàng tháng của đối tượng.

- Cột 4: Ghi tháng, năm giảm chế độ BHXH của đối tượng.

- Cột 5: Ghi tháng cuối cùng, năm đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng.

- Cột 6: Ghi rõ lý do giảm (nếu là đối tượng chết phải ghi rõ ngày, tháng, năm chết; nếu là đối tượng chuyển nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH phải ghi rõ nơi đến; đối tượng chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang lĩnh qua tài khoản thẻ ATM phải ghi rõ số tài khoản và ngân hàng cung cấp dịch vụ, đối tượng chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tài khoản thẻ ATM sang lĩnh tiền mặt phải ghi rõ nơi lĩnh …).

15. Mẫu số 10-CBH: Danh sách báo tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (dùng cho đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng)
a) Mục đích: Dùng để báo tăng tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (để BHXH tỉnh lập mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD) của những đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định đã tạm dừng in Danh sách chi trả.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập: Căn cứ giấy đề nghị (mẫu số 19-CBH), mẫu 16-CBH và phiếu chi để lập 02 bản theo tháng và theo từng nguồn kinh phí, 1 bản lưu, 1 bản gửi BHXH tỉnh (phòng CĐCS).

Hàng ngang: theo dõi theo từng loại chế độ, theo từng đối tượng hưởng và theo nhóm:

- A. Đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh chế độ BHXH hàng tháng.

- B. Đối tượng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định.
Cột dọc: 

- Cột A, B: ghi số thứ tự, họ và tên đối tượng hưởng.

- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH.

- Cột 2: ghi địa chỉ (đại diện chi trả trước khi bị dừng in danh sách chi trả)

- Cột 3: Ghi số tiền được hưởng hàng tháng.

- Cột 4: Ghi thời gian giải quyết chế độ BHXH hàng tháng của đối tượng (từ tháng… năm …đến tháng … năm…).

- Cột 5: Ghi số tiền chậm nhận đã chi trả cho đối tượng hưởng.

- Cột 6: Ghi thời gian tiếp tục lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo danh sách mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD). Trường hợp đối tượng hưởng không trực tiếp nhận số tiền của những tháng chậm nhận thì đưa vào mẫu số C72a-HD (cột các tháng trước chưa lĩnh)
16. Mẫu số 11-CBH: Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Xác định đối tượng tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, làm căn cứ để đối chiếu, kiểm tra danh sách chi trả và quản lý đối tượng hàng tháng. 

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh.

c) Phương pháp lập: BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập theo tháng; theo xã, phường của từng huyện; theo phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua TK thẻ ATM), theo từng nguồn kinh phí.

Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi đối tượng tăng hưởng BHXH theo từng loại chế độ gồm: đối tượng duyệt mới; đối tượng chuyển từ tỉnh khác về; đối tượng di chuyển nội bộ (chuyển tổ, xã, chuyển huyện khác); đối tượng chuyển hình thức lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tiền mặt sang lĩnh qua TK thẻ ATM và ngược lại; đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không lĩnh lương hưu và đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua TK thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định nay được tiếp tục hưởng lại...
- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.

- Cột 2: Ghi lý do tăng.

- Cột 3: Ghi tháng, năm đối tượng bắt đầu được hưởng.

- Cột 4: Ghi số tiền đối tượng được lĩnh hàng tháng.

- Cột 5: Ghi số tiền đối tượng được truy lĩnh.

- Cột 6: Ghi tổng số tiền đối tượng được lĩnh trong tháng.

- Cột 7: Ghi rõ tổ, khu vực chi trả (trường hợp chi trả qua TK thẻ ATM ghi số tài khoản thẻ ATM của đối tượng hưởng).
17. Mẫu số 12-CBH: Danh sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Dùng để lập danh sách những đối tượng được điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh

c) Phương pháp lập: Căn cứ Quyết định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH của cơ quan BHXH, phòng CĐCS (BHXH tỉnh) lập theo tháng; theo xã, phường của từng huyện; theo phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua TK thẻ ATM), theo từng nguồn kinh phí.

Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định.
- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi đối tượng có quyết định điều chỉnh hưởng BHXH trong tháng

- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH của đối tượng.

- Cột 2: Ghi lý do điều chỉnh.

- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng đang lĩnh hàng tháng.

- Cột 4: Ghi tháng, năm điều chỉnh chế độ của đối tượng.

- Cột 5, 6: Ghi số tiền điều chỉnh tăng, giảm 1 tháng của đối tượng.

- Cột 7: Ghi số tiền đối tượng được hưởng sau điều chỉnh.

- Cột 8: Ghi số tiền đối tượng được truy lĩnh tính từ tháng được điều chỉnh tăng đến tháng lập danh sách.

- Cột 9: Ghi số tiền phải thu hồi của đối tượng tính từ tháng điều chỉnh giảm đến tháng lập danh sách.

- Cột 10: Ghi rõ số tài khoản thẻ ATM của đối tượng (đối với phương thức chi trả qua TK thẻ ATM).

Lưu ý: trường hợp điều chỉnh đồng loạt do thay đổi Chính sách của Nhà nước thì không lập vào Danh sách này mà theo dõi trên mẫu C72c-HD).
18. Mẫu số 13-CBH: Danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: Xác định đối tượng giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, làm căn cứ để đưa ra khỏi danh sách chi trả và quản lý đối tượng. 

b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh

c) Phương pháp lập: BHXH tỉnh (phòng CĐCS) lập theo tháng; theo xã, phường của từng huyện; theo phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua TK thẻ ATM), theo từng nguồn kinh phí.

Danh sách được lập 02 bản: 01 bản lưu, 01 bản gửi BHXH huyện theo thời gian quy định.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi đối tượng giảm hưởng BHXH theo từng loại chế độ gồm: đối tượng giảm của BHXH các huyện (mẫu số 9b-CBH); đối tượng chuyển đi tỉnh khác và đối tượng có quyết định thôi không hưởng chế độ BHXH; đối tượng hết hạn hưởng.

- Cột 1: Ghi số sổ hưởng BHXH.

- Cột 2: Ghi lý do thôi trả.

- Cột 3: Ghi số tiền đối tượng đang lĩnh hàng tháng.

- Cột 4: Ghi tháng cuối cùng, năm đã chi trả cho đối tượng.

- Cột 5: Ghi số tiền không phải trả của những đối tượng đưa ra khỏi danh sách chi trả nhưng còn những tháng chưa nhận (căn cứ Mục II phần A của mẫu số 8a-CBH).

- Cột 6: Ghi số tiền phải thu hồi những tháng lĩnh quá chế độ so với quy định của những đối tượng đưa ra khỏi danh sách chi trả.

- Cột 7: Ghi rõ số tài khoản thẻ ATM của đối tượng (đối với phương thức chi trả qua TK thẻ ATM)

19. Mẫu số 14a-CBH: Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích: dùng để thông báo cho đối tượng hưởng biết.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập: BHXH huyện lập, thông qua đại diện chi trả chuyển cho những đối tượng có 6 tháng liên tục không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định.

Mẫu này không sử dụng cho các trường hợp khác (ví dụ: hết hạn hưởng chế độ, tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học).
20. Mẫu số 14b-CBH: Thông báo tiếp tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

a) Mục đích:dùng để thông báo cho đối tượng hưởng biết.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập: BHXH huyện căn cứ hồ sơ đã giải quyết lập, thông qua đại diện chi trả chuyển cho những đối tượng có 6 tháng liên tục trở lên không nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tài khoản thẻ ATM không ký xác nhận tại các kỳ quy định đã dừng in Danh sách chi trả nay được hưởng lại.

Mẫu này không sử dụng cho các trường hợp khác (ví dụ: hết hạn hưởng chế độ, tuất hàng tháng đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có giấy xác nhận của nhà trường còn đang đi học).
21. Mẫu số 15a-CBH: Hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 

a) Mục đích: Làm cơ sở pháp lý xác định trách nhiệm, quyền lợi giữa các bên trong công tác quản lý, chi trả bảo hiểm xã hội cho đối tượng hưởng.

b) Phạm vi áp dụng: dùng cho phương thức chi trả gián tiếp (cơ quan BHXH ủy quyền việc chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho Đại diện chi trả xã).

c) Phương pháp lập:

- Căn cứ vào nội dung thỏa thuận giữa BHXH huyện và UBND xã về nhiệm vụ, trách nhiệm, việc lựa chọn cán bộ và thành lập Đại diện chi trả xã.

- Bên A do giám đốc hoặc phó giám đốc BHXH huyện (theo ủy quyền) làm đại diện.

- Bên B: 
+ Là chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã (theo ủy quyền) làm đại diện nếu UBND xã cử người làm Đại diện chi trả xã.

+ Là người được UBND xã giới thiệu phụ trách đại diện chi trả xã, trong trường hợp này phải có sự chứng kiến của Đại diện chính quyền xã (chủ tịch hoặc phó chủ tịch UBND xã).

22. Mẫu số 15b-CBH: Hợp đồng dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM
a) Mục đích: Xác định trách nhiệm, quyền lợi và xác lập sự ủy quyền giữa các bên tham gia chi trả bảo hiểm xã hội cho đối tượng.

b) Phạm vi áp dụng: dùng cho phương thức chi trả qua tài khoản thẻ ATM.

c) Phương pháp lập:

- Căn cứ nội dung thỏa thuận để lập và ký kết.

23. Mẫu số 15c-CBH: Hợp đồng quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

a) Mục đích: Xác định trách nhiệm, quyền lợi và sự ủy quyền giữa các bên tham gia quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội.

b) Phạm vi áp dụng: dùng cho phương thức chi trả trực tiếp và  phương thức chi trả qua tài khoản thẻ ATM.

c) Phương pháp lập:

Như mẫu số 15a-CBH.
24. Mẫu số 16-CBH: Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng


a) Mục đích: Dùng để chi trả số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng của các đối tượng hưởng có nhu cầu lĩnh tại cơ quan BHXH (trừ trường hợp tuất hàng tháng từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không có giấy xác nhận của nhà trường đã dừng in Danh sách chi trả hàng tháng) .


b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện.


c) Phương pháp lập:


- Tại BHXH tỉnh: lập cho đối tượng tăng mới, đối tượng từ tỉnh khác chuyển đến có giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH), đối tượng chết, hết hạn hưởng nhưng còn tiền chế độ hàng tháng chưa nhận. Phiếu do phòng CĐCS lập 02 bản, 1 bản lưu, 1 bản gửi phòng KHTC hoặc BHXH huyện nơi đối tượng đề nghị lĩnh tiền.

- Tại BHXH huyện: lập cho đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM có giấy đề nghị (mẫu số 19-CBH); đối tượng chậm nhận hàng tháng có giấy đề nghị (mẫu số 17-CBH). Phiếu do bộ phận KHTC lập 01 bản để lưu cùng chứng từ chi.
25. Mẫu số 17-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH hàng tháng

a) Mục đích:

Tạo điều kiện cho đối tượng hưởng có thể lĩnh tiền truy lĩnh tại cơ quan BHXH.

Mẫu này áp dụng cho đối tượng hưởng hàng tháng chậm nhận (không bao gồm đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM không đến ký xác nhận đã dừng in Danh sách chi trả), đối tượng tăng mới, từ tỉnh khác chuyển đến có những tháng chưa nhận.

b) Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Giấy này do người được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng lập, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết.

26. Mẫu số 18a-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Dùng cho đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp đến  nhận lương hưu, trợ cấp BHXH ủy quyền cho người khác lĩnh thay.
27. Mẫu số 18b-CBH: Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Dùng cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp đến  nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sống chung trong cùng một hộ gia đình ủy quyền cho 1 người lĩnh thay.
28. Mẫu số 19-CBH: Giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng

a) Mục đích, phạm vi áp dụng: Dùng cho đối tượng hưởng đã dừng in Danh sách chi trả do có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH; đối tượng lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký xác nhận theo quy định.
b) Phương pháp lập: Do đối tượng hưởng lập

- Ghi rõ lý do không đến lĩnh chế độ BHXH.

- Ghi rõ thời gian (từ tháng  . . . năm . . . đến tháng . . . năm . . .) xuất cảnh trái phép, bị Toà án tuyên bố là mất tích, chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo trong thời gian bị tạm dừng chi trả.


29. Mẫu số 20-CBH: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH

Dùng cho đối tượng hưởng có yêu cầu thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong địa bàn tỉnh hoặc chuyển sang lĩnh chế độ theo phương thức chi trả qua tài khoản thẻ ATM và ngược lại.

Nơi chuyển đến ghi rõ địa chỉ và phương thức chi trả (tiền mặt hoặc qua tài khoản thẻ ATM).

30. Mẫu số 21-CBH: Giấy đề nghị xác nhận chữ ký

a) Mục đích:


Để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng hưởng chế độ BHXH qua tài khoản thẻ ATM đang cư trú ở địa phương khác nên không thể đến ký xác nhận ở danh sách chi trả tại nơi mà BHXH quận, huyện đang quản lý chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các kỳ quy định.


b) Phương pháp và trách nhiệm ghi chép

 - Do đối tượng hưởng lập, trực tiếp đến BHXH quận (huyện) nơi đang cư trú để lấy xác nhận, gửi BHXH quận, huyện nơi đang quản lý chi trả trước ngày 25 tháng 5 và tháng 11 theo quy định.

- Khi đến ký xác nhận phải mang theo giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH, chứng minh nhân dân, thẻ ATM và trực tiếp ký vào ô đăng ký mẫu chữ ký trước sự chứng kiến của cán bộ cơ quan BHXH. 

31. Mẫu số 22-CBH: Giấy đề nghị nhận trợ cấp BHXH 1 lần qua tài khoản cá nhân

a) Mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi trong việc lĩnh tiền cho người hưởng chế độ cấp BHXH 1 lần có tài khoản cá nhân; làm căn cứ để cơ quan BHXH chuyển tiền cho người hưởng.

b) Phương pháp, trách nhiệm ghi:

- Giấy này do người được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần lập, gửi cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

- Đơn vị công tác: ghi tên đơn vị đang công tác hoặc đơn vị trước khi nghỉ hưởng BHXH 1 lần.

- Cơ quan quản lý xác nhận: là người sử dụng lao động hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (cho các trường hợp đã nghỉ việc).

II. Sổ nghiệp vụ

Mẫu số S01-CBH: Sổ theo dõi đối tượng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
a) Mục đích: Dùng để theo dõi những đối tượng đã tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ BHXH hàng tháng, làm căn cứ để BHXH huyện đối chiếu, xác nhận giấy đề nghị tiếp tục hưởng chế độ BHXH của đối tượng.

b) Phạm vi áp dụng: BHXH huyện.

c) Phương pháp lập:

- Căn cứ Danh sách giảm lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 13-CBH) gồm: đối tượng lĩnh lương hưu qua tài khoản thẻ ATM không có chữ ký tại các kỳ theo quy định; đối tượng có 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH và Danh sách tăng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 11-CBH).

- Sổ này theo dõi liên tục theo thứ tự phát sinh và theo nguồn kinh phí đảm bảo. 

- Cột A: ghi số thứ tự.

- Cột B: ghi họ tên đối tượng.
- Cột 1 đến cột 7:  Ghi các nội dung như tiêu thức quy định.

- Cột 8: Ghi tháng, năm tiếp tục hưởng./.
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